


Lời cam đoan 
Tôi xin cam đoan đây là phần nghiên cứu và thể hiện đồ án tốt nghiệp của riêng tôi, không sao chép các đồ án khác. Nếu sai 

tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa và Nhà trường đề ra. 
 
                                  Hà Nội, tháng 6 năm 2006 
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Lời cảm ơn ! 
 

Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp: 
Thiết kế nhà máy thuỷ điện sơn la - 2400mw 

      

     Em xin đặc biệt cảm ơn Thầy giáo- KTS Lê Văn Thắng, người đã dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn tận tình và 

động viên em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án tốt nghiệp:  

     Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Lý Trần Cường, người đã hướng dẫn em về phần kết cấu, cùng toàn thể các thầy, cô 

giáo trong Bộ môn Kiến trúc Công nghiệp, Khoa Kiến trúc & Quy hoạch  trường Đại học Xây dựng đã hết lòng giúp đỡ và chỉ 

bảo em trong những năm học tại trường cũng như trong thời gian em thực hiện đồ án tốt nghiệp. 

     Tôi xin trân trọng cảm ơn C.ty Tư vấn Xây dựng Điện 1( PEEC 1), Bộ môn Xây dựng Thuỷ Điện - Đại học Xây dưng đã 

cung cấp tài liệu và giúp đỡ tôi nghiên cứu về phần công nghệ của nhà máy Thuỷ điện. 

     Tôi cũng cảm ơn các bạn học cùng lớp đã cùng tôi chia sẻ kiến thức và những vui buồn trong suốt quá trình học tập đã 

qua. Tôi chúc các bạn hoàn thành tốt Đồ án tốt nghiệp của mình. 

     Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! 

                                  Hà Nội, tháng 6 năm 2006 

                                        Sinh viên 
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a. mở đầu 

 

Hiện nay trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội cũng như cuộc sống 

đời thường năng lượng điện là một yếu tố vô cùng quan trọng và không 

thể thiếu. Trên thế giới, để sản xuất điện năng có rất nhiều hình thức( 

cả trong nghiên cứu và đã đưa vào sử dụng phổ biến). Có thể kể đến 

một số loại hình nhà máy sản xuất điện năng cơ bản sau : Nhiệt điện, 

Thuỷ điện, Điện nguyên tử, Điện mặt trời, sản xuất điện nhờ sức gió. 

Trong đó loại hình nhà máy Nhiệt điện đang được sử dụng một cách phổ 

biến. Sở dĩ hiện nay Nhiệt điện được ưu tiên phát triển là vì nó có khá 

nhiều ưu điểm như : ít phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên, sự đòi hỏi 

về mặt khoa học công nghệ và kinh tế không quá cao. Tuy nhiên nó có 

một nhược điểm lớn là gây ô nhiễm môi trường nặng nề. Vì lý do đó mà 

giới khoa học khắp nơi trên thế giới đang nghiên cứu những hình thức 

sản xuất điện năng “ sạch”. Và họ đang tập trung nghiên cứu sản xuất 

điện nhờ năng lượng mặt trời. Một số nước tiên tiến đã sở hữu được 

công nghệ sản xuất điện năng nhờ năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên vì 

nhiều lý do về mặt khoa học công nghệ, kinh tế xã hội cũng như lý do 

chính trị mà hình thức này khó có thể phổ biến. 

 

Chiến lược phát triển sản xuất điện năng ở nước ta nhìn chung 

cũng không nằm ngoài xu hướng đó của thế giới. Về lâu dài( mang tính 

tương đối) chúng ta sẽ theo hướng sản xuất điện năng ở các nhà máy 

Nhiệt điện, ở tương lai xa hơn nữa, với chiến lược “ Đi tắt, đón đầu” do 

Đảng và Nhà nước đề ra chúng ta sẽ tìm cách tiếp cận và phát triển các 

loại hình nhà máy sản xuất điện năng tiên tiến trên thế giới. Trong giai 

đoạn hiện nay thì sản xuất điện năng nhờ năng lượng của nước đang là 

ưu tiên số một. Bằng chứng là hàng loạt Nhà máy Thủy điện đã và 

đang xây dựng khắp chiều dài đất nước( xem bản vẽ CN-01). Loại hình 

nhà máy sản xuất điện này được ưu tiên phát triển vì : 

 _, Không gây ô nhiễm môi trường.  

 _, Địa hình có độ dốc phù hợp để phát triển. 

 _, Hệ thống sông ngòi phong phú, lưu lượng nước khá lớn. 

   _, Có thể xây dựng được các nhà máy có công suất lớn. 

 _, Có tác dụng quan trong trong việc điều tiết lũ. 

 

Nêu ra những ưu điểm nêu trên là cần thiết, nhưng chúng ta 

không thể quên nhược điểm rất lớn của loại hình nhà máy này là phụ 

thuộc nhiều vào điều kiện thiên nhiên, cụ thể là điều kiện thuỷ văn. 

Khi tình trạng hạn hán kéo dài thì sự hoạt động của nhà máy vô cùng 

khó khăn, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của toàn xã hội. 

Việc này đã xảy ra vào năm 2005 như chúng ta đã biết. Tuy nhiên 

nhược điểm này chúng ta sẽ cơ bản khắc phục được trong thời gian tới 

khi hệ thống “Bậc thang Thuỷ điện” ở miền Bắc hoàn thành, cộng với 

sự góp mặt của các Nhà máy Thuỷ điện ở miền Trung và Nam bộ. 

 

Với các phân tích nêu trên, có thể thấy rằng việc xây dựng các 

Nhà máy Thuỷ điện, mặc dù công nghệ không phải là quá mới mẻ, đang 

là vấn đề mang tính thời sự nóng bỏng ở nước ta. Vì lý do mang tính 

thời sự đó mà em lựa chon đề tài tốt nghiệp là : Thiết kế một nhà máy 

Thuỷ điện. Cụ thể là : Thiết kế Nhà máy Thuỷ điện Sơn La_ Công suất 

2400MW. Đây là một công trình trọng điểm trong chiến lược phát triển 

Thuỷ điện Quốc gia. Công trình dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 

2015./ 

Một số bài viết về thuỷ điện sơn la 
Chuẩn bị khởi công thuỷ điện Sơn La  

Theo Ban quản lý Dự án thuỷ điện Sơn La, khoảng 25-30/11 sẽ tiến hành khởi công 
xây dựng nhà máy thuỷ điện và ngăn sông Đà. Các đơn vị thi công đang khẩn trương 
đổ đất đá tại kênh dẫn dòng và đắp đê quai để chuẩn bị ngăn sông.   

Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Ban quản lý dự án thủy điện Sơn La, cho biết, các đơn vị thi 
công đã đào 4,2 triệu m3 đất đá và đổ bê tông hơn 220.000 m3 của kênh dẫn dòng bờ phải, 
lắp đặt 1.500 tấn thiết bị cửa van cho cống dẫn dòng. Ngoài ra, đã đắp 850.000 m3 đất đá 
để phục vụ việc ngăn sông vào ngày khởi công.  

"Khối lượng công việc chuẩn bị ngăn sông Đà tại thuỷ điện Sơn La khá lớn so với các công 
trình khác, lại triển khai trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, công tác này sẽ hoàn tất đảm bảo 
kịp tiến độ cho lễ khởi công", ông Hà khẳng định.  

Nhiều công trình hạ tầng phụ trợ như đường giao thông từ thị xã Sơn La vào thuỷ điện, các 
cầu qua sông Đà, hệ thống cấp điện cũng đã hoàn tất. Tỉnh Sơn La cũng đã di dời 463 hộ 
dân tại khu vực lòng hồ.  

Được xếp vào công trình trọng điểm quốc gia, thuỷ điện Sơn La là dự án thuỷ điện lớn nhất 
Việt Nam, với tổng vốn đầu tư 42.000 tỷ đồng. Để xây dựng, hơn 80.000 hộ dân thuộc Điện 
Biên, Sơn La và Lai Châu phải di dời.  

Theo tiến độ, đến năm 2010 sẽ phát điện tổ máy số 1, công trình sẽ hoàn tất vào năm 2015.  
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Thuỷ điện Sơn La: Công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á 
Ngày 2-12-2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước chính thức 
phát lệnh ngăn sông và khởi công Nhà máy Thuỷ điện Sơn La, công trình được coi là lớn nhất 
Đông Nam á. Đây là sự kiện quan trọng không chỉ riêng đối với tỉnh Sơn La, các tỉnh vùng Tây 

Bắc mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với cả nước.  

Tại kỳ họp thứ II, Quốc hội khoá XI đã thông qua Nghị quyết số 13/2002 quyết 
định lựa chọn địa điểm xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Sơn La và giao cho Chính phủ 
quyết định phê duyệt mức nước dâng bình thường cụ thể và quy mô công trình, đảm bảo 
an toàn tuyệt đối và hiệu quả kinh tế tổng hợp trên cơ sở 3 nhiệm vụ, 5 yêu cầu đã nêu 
trong Nghị quyết số 44 của Quốc hội khoá X về “Quyết định chủ trương đầu tư Dự án 
thuỷ điện Sơn La”. 

 
Những thông tin chủ yếu về Thuỷ điện Sơn La 
Theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì trên dòng chính sông 

Đà sẽ hình thành 3 bậc thang thuỷ điện là Hoà Bình (115 mét), Sơn La (205 - 215 mét ở 
tuyến Pa Vinh 2), Lai Châu (295 mét) và trên nhánh Nậm Mu có hai bậc là Bản Chát, 
Huội Quảng. Nhà máy Thuỷ điện Sơn La được xây dựng tại xã ít Ong, huyện Mường La, 
tỉnh Sơn La có tổng dung tích phòng lũ là 9,26 tỷ m3, dung tích hữu ích là 6,5 tỷ m3, 
công suất lắp máy 2.400 MW, gồm 6 tổ máy, điện lượng trung bình năm là 9,429 tỷ kWh. 
Tuyến đập có chiều cao lớn nhất là 138,1 mét, chiều dài theo đỉnh là 1.043,75 mét. Theo 
dự toán ban đầu, dự án có số vốn đầu tư là 36.790 tỷ đồng, nếu tính cả lãi vay trong thời 
gian xây dựng sẽ vào khoảng gần 43.000 tỷ đồng. Trong đó, có gần 20.000 tỷ đồng dành 
cho các hạng mục công trình chính; hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống lưới điện; 
khoảng 9.000 tỷ đồng cho các công trình giao thông; gần 12.000 tỷ đồng phục vụ giải 
phóng mặt bằng, di dân tái định cư… Toàn bộ nguồn vốn cho dự án sẽ được huy động từ 
trong nước (70%) và nước ngoài (30%). 

 
Khối lượng thi công công trình gồm đào hơn 16,6 triệu m3 đá, xúc và vận chuyển 

gần 20 triệu m3 đất đá, đầm gần 2 triệu m3 đất nền (năm cao điểm lên tới hơn 6 triệu m3 
đất đá đào, hơn 7 triệu m3 đất đá vận chuyển); đổ gần 6 triệu m3 bê tông các loại và lắp 
đặt hơn 115.000 tấn vật tư, thiết bị…. Theo tính toán của các cơ quan chức năng thì 
phương án Thuỷ điện Sơn La có mực nước dâng 215 mét sẽ phải di dời khoảng 19.000 hộ 
dân với 91.000 nhân khẩu đến định cư tại hai tỉnh Lai Châu và Sơn La. Trong số đó, có 
gần 12.500 hộ dân tỉnh Sơn La, khoảng 2.600 hộ dân thuộc tỉnh Lai Châu và gần 3.000 hộ 
dân tỉnh Điện Biên. 

 
Theo kế hoạch dự kiến thì đến hết năm 2005, sẽ hoàn tất các hạng mục phụ trợ để 

khởi công ngăn sông đợt 1, phát điện tổ máy đầu tiên vào năm 2012 và hoàn thành kết 
thúc công trình vào năm 2015. 

 
Mục tiêu kinh tế – xã hội 
Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm 

định Nhà nước Dự án Thuỷ điện Sơn La, ngay từ đầu năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã 

 
 

giao cho các Bộ, ngành liên quan như: Xây dựng, Công nghiệp, Kế hoạch & Đầu tư, Giao 
thông Vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Tổng công ty Điện lực 
Việt Nam (EVN)… triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chức năng của mình. Trong đó, 
EVN có trách nhiệm thẩm tra và phê duyệt các nội dung và hạng mục công trình phục vụ 
khởi công. Theo các chuyên gia kinh tế thì việc rút ngắn thời gian xây dựng Nhà máy 
sớm hơn một năm so với dự kiến sẽ tăng thêm 9 tỷ kWh điện (x 6 cent) = 500 triệu USD. 
Cụ thể hơn, nếu trừ các chi phí quản lý, vận hành thì mỗi ngày, Thuỷ điện Sơn La cũng 
đem lợi về cho đất nước 1 triệu USD. Cái được nữa là khi công trình vào sớm sẽ đáp ứng 
được nhu cầu phát triển phụ tải, khắc phục tình trạng thiếu nguồn năng lượng như hiện 
nay. Vì vậy, EVN đã đề xuất phương án lên Chính phủ cho phép khởi công trong năm 
2005, đưa vào vận hành tổ máy 1 và hoàn thành toàn bộ Nhà máy sớm hơn kế hoạch ban 
đầu. Để thực hiện được mục tiêu trên, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Thuỷ điện Sơn La 
(thay mặt Tổng công ty Điện lực Việt Nam - chủ đầu tư); Tổng công ty Sông Đà (tổng 
thầu) và các thành viên trong liên danh tham gia xây dựng công trình gồm: Tổng công ty 
Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), 
Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON), Tổng công ty Xây dựng 
Hà Nội, Tổng công ty Trường Sơn, Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA), Tổng công 
ty Máy và Thiết bị công nghiệp, Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ, Tổng công ty Xây 
dựng công trình giao thông 1 (CIENCO I), Công ty Xây lắp điện 3 và Công ty Xây dựng 
Lũng Lô đã thống nhất tiến độ như sau: Quý 4-2005, đào đắp hơn 4 triệu m3 đất đá, đổ 
xong bê tông khu vực kênh dẫn dòng; lắp đặt hoàn chỉnh 4 hệ thống van thượng lưu và xa 
hơn sẽ phấn đấu đến quý 3-2008 lấp sông dẫn dòng; quý 4-2009 nút ba lỗ xả sâu; quý 4-
2010 chạy tổ máy số 1 và quý 3-2012 hoàn thành 8 tổ máy. 

 
Việc đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành công trình sớm hơn 3 năm theo kế hoạch đề 

ra không chỉ giúp cho các tỉnh Tây Bắc phân bố lại dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Giao 
thông thuỷ - bộ, đường điện, trường học, bệnh viện, bưu chính viễn thông, công trình văn 
hoá, mà còn giải quyết hàng loạt các vấn đề về xã hội như công ăn việc làm, xoá đói, 
giảm nghèo, nuôi trồng thuỷ hải sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… 
Trong đó phải kể tới hàng vạn đồng bào các dân tộc sau khi di dời đến nơi ở mới đều có 
cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, từng bước xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới 
văn minh, tiến bộ. Đặc biệt, khi Thuỷ điện Sơn La được đưa vào vận hành, ngoài việc 
hằng năm cung cấp khoảng hơn 10,2 tỷ kWh điện lên lưới điện quốc gia phục vụ các địa 
phương trong cả nước phát triển kinh tế – xã hội, công trình còn góp phần chống lũ về 
mùa mưa, chống hạn trong mùa khô cho cả vùng đồng bằng Bắc bộ. 

 
Những công việc chính đang triển khai 
Theo ông Vũ Đức Thìn – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, 

Trưởng ban Quản lý Dự án Thuỷ điện Sơn La, ngay sau khi khởi công công trình, EVN 
đang khẩn trương phối hợp với Tổng công ty Sông Đà cùng với liên danh các nhà thầu 
xúc tiến ngay việc chuẩn bị chống lũ năm 2006, trong đó tập trung sức để đắp đê quai giai 
đoạn 2 và tổ chức lực lượng khoan phụt vữa nền đê quai phục vụ chống thấm phần móng 
công trình. Đồng thời, lựa chọn tư vấn nước ngoài giúp công tác thẩm định thiết kế, thủ 
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tục xét thầu, cung cấp thiết bị, máy móc cũng như giám sát thi công công trình...   
 
Đối với tỉnh Sơn La thì sau khi di chuyển khoảng hơn 1.200 hộ dân đến nơi ở mới, 

Tỉnh cũng đã và đang xúc tiến việc di dời toàn bộ số hộ dân hiện có nhà bị ngập dưới lòng 
hồ và đến năm 2008 phải thực hiện di chuyển xong số đồng bào tái định cư theo kế hoạch. 
Để đảm bảo quyền lợi cho đồng bào các dân tộc khi phải hy sinh đất đai, ruộng vườn cho 
xây dựng nhà máy thuỷ điện, các cấp lãnh đạo tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm tới đời sống 
vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách 
về giao đất, giao vườn, hỗ trợ vốn, hoàn thiện hệ thống điện, nước sinh hoạt, giúp bà con 
tái định cư nhanh chóng hoà nhập với nơi ở mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
tham gia phát triển các ngành nghề, dịch vụ du lịch, nâng cao nhận thức xã hội, từng bước 
xây dựng đời sống văn hoá tiến bộ. 

 
           Để thi công trong gần 10 năm ròng rã với một khối lượng công việc quá nặng nề, 
cũng như phải ngày đêm chiến đấu với cái nắng, cái rét trên núi rừng Tây Bắc, có thể lúc 
cao điểm, công trình sẽ tập trung tới hơn 1 vạn người nên đời sống tinh thần của các lực 
lượng thi công sẽ rất khó khăn. Vừa qua, một số cơ quan báo chí Trung ương và Bộ Công 
nghiệp đã khởi xướng cuộc vận động “Cả nước chung tay cùng Thuỷ điện Sơn La” và 
phối hợp với ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và các tổng công ty trực tiếp tham gia 
dự án kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, tích cực ủng hộ về sức người, sức của 
trên tinh thần “đoàn kết, tương thân, tương ái”, giúp đỡ đồng bào tái định cư vượt qua khó 
khăn, ổn định cuộc sống, tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng đang trực tiếp thi công tại 
công trình. Hơn lúc nào hết, đã đến lúc, CBCNV ngành Công nghiệp hãy đi đầu trong 
cuộc vận động này để cùng “Cả nước vì Thuỷ điện Sơn La”.  

Nguyễn Đừng
KHCN số tháng 12/2005 (trang 4) 
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b. Nội dung đề tài 

Phần I : Tổng quan về công trình Thuỷ điện Sơn La 
 
I.1. Mục tiêu đầu tư của dự án 

_, Cung cấp nguồn điện năng để phát triển kinh tế_ xã hội phục vụ 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

_, Góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt 

cho đồng bằng Bắc bộ. 

_, Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc.  

I.2. Địa điểm xây dựng và các thông số chính 

I.2.1. Địa điểm xây dựng : Lòng hồ Paving thuộc Huyện Mường La – 

Tỉnh Sơn La( Cách Thị trấn Sơn La khoảng 40Km về phía Tây Bắc). 

I..2.2. Các thông số chính 

 _, Mực nước dâng bình thường : 215m 

 _, Dung tích chống lũ cho hạ du : 7tỷ m3( kể cả hồ Hoà Bình) 

 _, Công suất lắp máy : 2400MW 

 _, Điện lượng bình quân hàng năm : 9,429 tỷ kWh 

 _, Cấp công trìn : Đặc biệt 

(Xem thêm Bảng thông số chỉ tiêu chính Thuỷ điện Sơn La) 

I.3. Các hạng mục công trình chủ yếu 

 _, Công trình đầu mối gồm : Đập chính, đập tràn tại tuyến PaVing 

II( Kết cấu bê tông trọng lực) 

 _, Tuyến năng lượng, cửa dẫn nước áp lực, nhà máy Thuỷ điện 6 tổ 

máy, trạm phân phối điện ngoài trời 

I.4 Cơ sở trắc địa - địa hình 

I.4.1 Cơ sở trắc địa - địa hình Quốc gia 

 _, Cơ sở toạ độ : Toàn bộ lãnh thổ nước Việt Nam đã được xây 

dựng mạng lưới tam giác Nhà nước hạng I, II,III. Một số vùng đã thành 

lập lưới tam giác hạng IV. Hệ toạ độ các điểm tam giác Nhà nước trước 

đây gọi là Hệ năm 1972. Nay được chuyển đổi và gọi là hệ VN- 2000. 

Do hệ thống tài liệu nghiên cứu công trình dược lập từ lâu, hiện nay hệ 

toạ độ công trình TĐSL vẫn dùng hệ toạ độ Quốc gia 1972. 

 _, Cơ sở độ cao : Đường thuỷ chuẩn Quốc gia hạng II chạy dọc Quốc 

lộ số 6 từ Hà Nội qua Hoà Bình, Sơn La lên ngã ba SaPo đi về phía Lao 

Cai. Tại lưu vực sông Đà còn có các tuyến thuỷ chuẩn : Thuỷ chuẩn 

hạng III từ thị xã Sơn La qua Mường La về phía Than Uyên; Thuỷ 

chuẩn hạng III từ thị xã Lai Châu dọc đường lên Mường Tè; Thuỷ chuẩn 

hạng IV dọc bờ sông Đà từ hồ Hoà Bình lên đến huyện Quỳnh Nhai. Độ 

cao của hệ tính từ vạch zêro “ 0” của thước đo mực nước của đảo Hòn 

Dấu thuộc bán đảo Đồ Sơn. Hệ độ cao này được chính thức gọi là Hệ 

Quốc gia năm 1972. 

 _, Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25000, đường đồng mức 10m : Được 

thành lập theo tiêu chuẩn bản đồ Quốc gia Việt Nam 

1.4.2. Cơ sở trắc địa công trình. 

 _, Khống chế toạ độ 

  +, Tại vùng tuyến : Lưới khống chế toạ độ bao gồm tam giác 

hạng IV: 9 điểm và đường chuyền hạng IV : 12 điểm. 

  +, Tại vùng khu phụ trợ : Lưới khống chế toạ độ bao gồm tam 

giác hạng IV : 17 điểm, đường chuyền cấp 1: 30 điểm 

 Các điểm tam giác và đường chuyền được xây dựng và đo bằng 

công nghệ GPS trong năm 1995, xây dựng và đo bổ sung năm 1998 và 

năm 2002. Sau khi tính toán bình sai, đưa về múi chiếu chuẩn và độ 

cao trung bình. Toạ độ được chọn là hệ toạ độ công trình. 

 _, Khống chế độ cao : lưới thuỷ chuẩn hạng IV đo đi đo về tạo 

thành vòng khép kín có điểm nút, chất lượng đo khép thuỷ chuẩn đạt 

fh = +- 20  Lmm. 
1.4.3. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10000 

 Bản đồ địa hình với đường đồng mức 5m bao trùm toàn bộ khu vực 

đoạn tuyền PaVinh- Tạ Bú- Bản Pẩu- Bản Tả với tổng diện tích 395km 

được thành lập bằng phương pháp ảnh trên cơ sở : 

 _, Phim ảnh chụp năm 1976 tỷ lệ 1/30000. 

 _, Hệ thống toạ độ, độ cao Nhà nước năm 1972.  

 _, Đo vẽ ngoại nghiệp năm 1976 

 _, Bổ sung đo vẽ ngoại nghiệp năm 1985. 

 _, Bản đồ in màu và chia làm 72 mảnh. 

1.4.4 Bình đồ lòng sông 

_,Bình đồ lòng sông tỷ lệ 1/2000 

 _, Bình đồ lòng sông tỷ lệ 1/500 
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Bảng Thông số chỉ tiêu chính Thuỷ điện Sơn La 

 

 

 
Phần II giải pháp tổ chức không gian kiến trúc 

nhà máy thuỷ điện sơn la 
  

a NHẬN XÉT : 
  Do đặc điểm của công trình là nhà máy phải gắn liền với hệ thống 

ống dẫn nước vào tuabin nên việc bố trí khó linh hoạt. Thông thường có 

2 giải pháp là nhà máy xa chân dập và nhà máy chân đập. Nhà máy 

xa chân đập áp dụng khi độ dốc địa hình không đảm bảo để cột nước 

tạo được thế năng theo yêu cầu mà không thể xây dựng được tuyến đập 

cao để đáp ứng yếu tố này.  

 

 Đối với nhà máy Thuỷ điện Sơn La, theo thiết kế đã được phê 

duyệt của Thủ tướng Chính phủ, là loại hình nhà máy chân đập. Tức là 

nhà máy xây dựng ngay dưới chân đập. Nhà máy gồm 6 tổ máy được 

xếp theo hàng ngang song song với tuyến đập và vuông góc với các 

đường ống dẫn nước vào các tổ máy. Theo ý kiến của tôi thì đây đã là 

giải pháp tối ưu để tận dụng thế năng của cột nước nên không có đề 

xuất về cách bố trí nhà máy. 

 

 Với lập luận nêu trên, tôi chỉ đưa ra cho mình những nhiệm vụ 

sau : 

  _, Lựa chọn hình thức và kết cấu công trình 

 _, Quy hoạch các khối chức năng phụ trợ cho nhà máy. 

 _, Tổ chức cảnh quan cho công trình. 

 B. Lựa chọn giải pháp cho những nhiệm vụ đề ra 
 B.I. hình thức công trình. 
 
 Nhìn tổng thể thiết kế tuyến đập của PEEC1, ta thấy rằng tuyến 

đập rất lớn chặn ngang lòng hồ PAVINH. Đặc điểm của tuyến đập này 

về mặt hình thức kiến trúc là một khối đăc. Và trên thực tế sau khi thi 

công nó sẽ tồn tại ở dạng betông trần. Tóm lược lại là : Hùng vĩ, đặc, 

khô cứng và trần trụi. 

 

 Vì vậy phải lựa chọn hình thức công trình sao cho tạo được sự đối 

lập mà vẫn ăn nhập với tuyến đập. Có 2 hướng chính : 

1. Lật ngược và thu nhỏ tỷ lệ của tuyến đập, dùng kết cấu thép kính để 

tạo sự đối lập hoàn toàn. Ưu điểm của phương án náy là đơn giản về 
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hình khối nhưng vÉ gây được ấn tượng mạnh, tuy nhiên khi tính đến 

giải pháp thi công và độ an toàn cho nhà máy tôi thấy không hợp lý. 

2. Tạo những đường cong mềm mại cho công trình để tạo sự đối lập. Sử 

dụng màu sắc để tạo sự hài hoà. Tôi cho rằng đây là phương án hợp lý 

hơn và xin đi sâu vào phương án này nhằm hoàn thành đồ án tốt 

nghiệp của mình. 

 

  Về hình thức công trình nhìn theo mặt đứng bờ trái là một tổ hợp 

gồm 3 đường cong cơ bản tạo hình ảnh những ngọn sóng và mô phỏng 

theo những nét gợi duyên dáng của địa hình dồi núi xung quanh. 

  

 Nhìn trên phối cảnh tổng thể nhà máy, gồm 2 khối chính nối tiếp 

với nhau, khối các tổ máy thấp và khối gian chuyển tải cao ( có sự 

khác biệt về độ cao này là do yêu cầu của dây chuyền công nghệ). Ngay 

kế bên khối nhà chuyển tải về phía tuyến đập là khối nhà sửa chữa các 

máy biến áp. Theo ý tưởng xuyên suốt nên cả 3 khối này đều có tổ hợp 

mái theo các đường cong có quy luật. 

 

Về màu sắc cho công trình. Tôi lấy màu cam làm chủ đạo. Sở dĩ lựa 

chon màu này vì nó có đặc tính rất thú vị là thu hút tầm mắt, gây ấn 

tượng mạnh nhưng không gây chói như màu vàng hay màu đỏ và quan 

trọng là nó ăn với màu của betông trần. Thêm vào đó là xuất phát từ 

suy nghĩ : Riêng gian máy đã dài gần 200m, lại nằm trong một khung 

cảnh rộng lớn. Vì vậy phải làm sao cho công trình là một điểm nhấn 

mạnh mẽ. Điều đó chỉ có được khi sử dụng màu sắc. Màu cam đạt yêu 

cầu. Một vệt dài màu cam chạy ngang qua sông. tạo cho ta một cái 

nhìn đầy ấn tượng ngay cả khi ta đứng ở rất xa, chưa định hình rõ nét 

được công trình. Trên đây là khái quát về cái nhìn công trình theo ý 

tưởng thiết kế của tôi. Nhưng đó chỉ dừng lại ở ban ngày. Tôi tự đặt ra 

cho mình một câu hỏi : Nhìn công trình vào ban đêm sẽ như thế nào. 

Và trong suốt quá trình thực hiện đồ án tôi luôn trăn trở để tìm giải 

pháp cho vấn đề này. Tất nhiên là phải dùng ánh sáng, nhưng dùng 

như thế nào với là điều quan trọng. Vẫn xuất phát từ đặc điểm công 

trình là chạy theo một tuyến dài, vậy phải bố trí ánh sáng để nhìn công 

trình vào ban đêm như một bóng đèn tuyp khổng lồ. Để tạo hiệu ứng 

này, trên mặt đứng chính của công trình, khu vực hành lang dạo, tôi bố 

trí một lớp kính trong suốt nằm xen kẽ giữa 2 lớp tôn đặc màu cam. 

Lớp kính này là một bộ phận mái che cho hành lang dạo. (Đặc điểm của 

việc cảm nhận công trình kiến trúc là cảm nhận bằng thị giác, vì vậy 

trong quá trình đọc thuyết minh xin mời mọi người xem các bản vẽ 

CN06 _ CN11 ở phần cuối cuốn thuyết  minh này). Về ban ngày nó tạo 

sự xen kẽ bóng đổ lên hành lang dạo. Về ban đêm khi sử dụng ánh 

sáng, nhờ 2 lớp tôn đặc bao ngoài mà vùng sáng xuyên qua lớp kính sẽ 

rất mạnh tạo được cảm giác như ý đồ thiết kế.  

                   

Điều cần chú ý khi thiết kế công trình là nó “nằm ngay trên mặt 

hồ” vì vậy bóng dáng của công trình xuống hồ nước cũng rất quan 

trọng. Tuy nhiên để đạt được điều này là không phải là điều dễ dàng. 

Bởi so sánh tương quan thì chiều cao nhà máy là quá thấp, không thể 

vì một tiêu chí nào đó về hình thức mà cố tình tăng thêm chiều cao nhà 

máy vì sẽ quá xa vời so với thực tế( mặc dù là một đồ án sinh viên).  

Do vậy có thể thừa nhận rằng yếu tố soi bóng xuống mặt hồ trong đồ 

án này là chưa đạt.  

                                                                                                       

SS           

T 

       B.II. Chi tiết các mảng, khối công trình 
  Về cơ bản màu cam vẫn là màu chủ đạo trong việc trang trí các 

mảng tường, đồng thời một số mảng để thô chất liệu bêtông để tạo sức 

gợi và sự gắn kết với tuyến đập Toàn bộ mảng tường trước của gian 

máy dùng cơ bản 3 màu : màu xanh của kính, màu bạc của vật liệu 

nhôm ốp cột và các dẩimù cam chạy song song xen kẽ suốt chiều dài 

nhà máy. Mảng tường bờ trái sử dụng thô chất liệu bêtông, bên trên là 

kính lấy sáng, các dải màu cam có xu hướng giảm dần để dẫn hướng ra 

mảng tường phía sau nhà máy để thô hoàn toàn chất liệu bêtông. Mảng 

tường phía sau nhà máy để thô chất liệu bêtông có 2 lý do : Tránh sự 

đơn điệu, phù hợp với khu vực chức năng phía tiếp giáp tường là các 

máy biến áp rất lớn, hoạt động liên tục và có một số điểm ngàm vào 

tường. 

  

 Phía trước của gian chuyển tải là khối nhà làm lối xuống chính 

của nhà máy. Để tạo thêm sự  phong phú cho công trình tôi dùng các 

mảng tường đơn sắc, dùng kính hai bên nhằm khơi gợi dẫn hướng cho 

người vào và cũng để tạo độ “ rỗng” cho công trình.  

 

b.iiI. bố trí các khối chức năng phụ trợ cho nhà máy. 
 Các khối chức năng phụ trợ cho nhà máy bao gồm : Khối nhà 

hành chính, nhà để xe và nhà ăn cho công nhân, nhà trạm dầu diesen 

và trạm phân phối 6kV, nhà xe côngtennơ ( 3 xe). 
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 Có 2 cách bố trí cơ bản( xem bản vẽ CN02). Thứ nhất, bố trí tách 

biệt hoàn toàn các khối chức năng, liên hệ bằng đường giao thông. Ngay 

sát phía trong cổng vào là nhà xe côngtennơ, kế đó là nhà xe dành cho 

cán bộ công nhân viên. Thẳng với cổng vào, sát chân đập là toà nhà 

hành chính, tầng trệt và tầng 1 kết hợp làm khu vui chơi giải trí và 

nhà ăn ca cho công nhân. Cách bố trí này có ưu điểm là phân khu chức 

năng một cách rõ ràng, giao thông thuận tiện tuy nhiên về mặt kết 

khôi công trình không cao. Cách bố trí thứ 2 là đối diện với khu nhà 

máy về phía bờ phải( nhìn từ hạ lưu) là khối công trình hành chính. 

Tầng trệt kết hợp làm khu để xe cho cán bộ công nhân viên, tầng 2 là 

khu nhà ăn ca, khu vui chơi giải trí. Tầng 3 đến 9 là khối hành chính. 

Các xác định chính xác vị trí khối nhà hành chính như sau : Bên khối 

nhà máy theo chiều ngang có 6 bước cột A, B, C, D, E, F ( Xem các bản 

vẽ mặt bằng kỹ thuật). Chiếu các bước cột đó sang sườn núi, bỏ bước 

cột D, còn lại làm các bước cột cho nhà hành chính. Nhà hành chính 

được xây một phần âm trong lòng núi, vách tường bên ngoài dùng kết 

cấu thép kính để tạo sự trong suốt, đối lập hoàn toàn với tuyến đập 

bêtông theo tiêu chí thiết kế ban đầu đề ra. Thẳng cổng vào, sát với 

chân đập là nhà xe côngtennơ, kế bên cạnh là nhà trạm( bố trí giống 

phương án 1). Phương án bố trí này tận dụng được không gian tốt hơn, 

sự hợp khối các công trình cao hơn. Nó có nhược điểm là khó xây dựng 

khối nhà hành chính vì một phần nằm âm trong lòng núi, nhược điểm 

này hoàn toàn khắc phục được nhờ kỹ thuật xây dựng tiên tiến hiện 

nay. Các khối nhà trạm và nhà xe côngtennơ được liên hệ với nhau 

chặt chẽ hơn về mặt chức năng hoạt động. Mặc dù chỉ có một cổng ra 

vào nhưng giao thông vẫn được phân luồng rõ ràng. 

 
 Do đặc điểm của công trình nên một số vị trí sẽ ít cây xanh thậm 

trí không có cây xanh ven đường. Do đó phải tăng cường các khu cây 

xanh tập trung tại các vị trí có thể. Cũng do đặc điểm của công trình 

mà ta phải lựa chọn các cây tán nhỏ để không làm ảnh hưởng đến phạ 

vi hoạt động của các loại máy móc, đặc biết là khu vực phía sau nhà 

máy( trạm phân phối điện 500kV ngoài trời). 

 

 Đối với loại công trình nằm sâu trong lòng đất thì vấn đề thông gió 

đặc biệt quan trọng. Ngay tiếp giáp với gian chuyển tại tại cao trình 

138.00 là buồng thông gió chính của nhà máy. Tại đây có một hệ thống 

các máy móc thông gió rất hiện đại, đạt tiêu chí thông được gió, lọc 

được bụi. Tuy thế sử dụng một mảng cây xanh và hồ nước trước mặt nó 

vẫn rất cần thiết.( xem bản vẽ CN02, CN07). 

  

 Tổ chức cảnh quan không chỉ theo nghĩa hẹp là việc bố trí các 

mảng cây xanh mà còn ở chỗ hợp khối các công trình và các chi tiết 

phụ. Việc bố trí các khối công trình phụ trợ như đã nêu trên cũng góp 

phần tạo cảnh quan sinh động, phong phú mà vẫn đạt được các yêu cầu 

chức năng cần thiết. 

 

 

Phần iii . giải pháp kết cấu cho công trình 
(xem các bản vẽ cn03, cn04, cn05, kc) 

a.tham khảo và so sánh  
A.1 Giải pháp kết cấu công trình theo phương án của PEEC1 
 
Về tổng thể kết cấu của công trình là BTCT trọng lực, thi công theo 

phương pháp đầm lăn. Nhà máy được chia làm 8 phân đoạn. Gồm 6 

phân đoạn cho các tổ máy, phân đoạn phía ngoài cùng bên trái( nhìn từ 

hạ lưu) dài 38m, 5 phân đoạn còn lại mỗi phân đoạn dài 30.5m. Gian 

chuyển tải chia làm 2 phân đoạn, ngay sát với gian máy là gian lắp 

máy dài 45m. Kế đó là gian chuyển tải dài 12.50m. 

 

Phía trên cao trình 138.00 là hệ thống cột đỡ kết cấu mái che. 

Theo hàng ngang là 32 cột, hệ thống cột này cũng ăn theo các phân 

đoạn bên dưới. Từ đó tạo cho hệ mai gồm 8 phân đoạn độc lập với 

nhau. 

 

Kết cấu mang lực mái là dạng kết cấu vì kèo phẳng cơ bản. Ưu 

điểm nổi bật của nó là dễ thi công, giá thành hạ. Tuy nhiên theo thiết 

kế nó không tạo được dấu ấn xứng tầm với công trình thế kỷ này. 

A.2 hệ lưới thanh không gian phẳng 
 
Trong các công trình hiện đại, hệ thanh không gian phẳng được sử 

dụng ngày cang rộng rãi, bởi thi công nó không quá khó, vượt được 

nhịp lớn( có nhịp đến 50- 60m). Nếu áp dụng giải pháp này vào công 

trình TDSL thì nó đạt tiêu chi về vượt được nhịp lớn nhưng không đạt 

tiêu chí về hình thức công trình. 

A.3 kết cấu dạng mái vòm. 
 
Đây là một dạng kết cấu khá hay. Nó có thể đựơc cấu tạo bởi rất 

nhiều thể loại vật liêu, thép, BTCT, gạch, đá…tuỳ từng loại vật liệu mà 

nó vượt được nhịp lớn tương ứng. Hiện nay người ta thường dùng vật 
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liệu thép bởi nó có cấu tạo gọn, nhẹ mà lại vượt được nhịp lớn. ở dạng 

kết cấu này, để đạt được tỷ lệ đẹp thì tối thiểu phải là 1- 1. Tức là nếu 

áp dụng vào công trình TDSL thì hệ mái của gian máy phải cao tối 

thiểu 31m. Điều đó khó khả thi vì quá lãng phí và thực sự cũng không 

độc đáo. 

A.4 kết cấu dây căng 
 Hệ kết cấu dây căng rất đa dạng về hình thức, tuy nhiên nó đòi 

hỏi cao về công nghệ và kỹ thuật thi công. 

 A.5 kết cấu hỗn hợp dây và thanh 
 Được sử dụng rộng rãi vì rất linh hoạt trong việc tạo dáng cũng 

như thi công. 

 

B lựa chọn giải pháp kết cấu  
 
Hệ thống lưới cột và những kết cấu bên dưới cao trình 138.00m 

được giữ nguyên theo phương án thiết kế của PEEC1. 

  
Sau khi tham khảo một số dạng kết cấu cơ bản, tôi lựa chọn cho 

mình phuơng án dùng hệ kết cấu thanh không gian. Vì những lý do : dễ 

tạo dáng, phù hợp với công nghệ và kỹ thuật thi công ở Việt Nam. Nó 

cũng phù hợp với yêu cầu về tính an toàn cho nhà máy mà dự án đề 

ra. 

 

Hệ kết cấu mang lực mái được chia làm 8 phân đoạn như đã trình 

bày. ở các vị trí khe biến dạng được lợp tấm nhựa thông minh lấy sáng, 

các vị trí khác lợp tấm tôn sóng ( màu sắc, hình dạng và các vấn đề 

khác được trình bày ở các bản vẽ phần cuối thuyết minh) 
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